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39kg, thì tỷ lệ sinh con nhẹ cân ở những phụ nữ này 
là 14.1%, cao gấp gần 2.5 lần so với những phụ nữ 
trên 39kg (p<0.0001). Còn nếu lấy chỉ số khối cơ thể 
BMI để tìm hiểu mối tương quan giữa mẹ và con thì ở 
phụ nữ có BMI dưới 18.5 sinh con có cân nặng trung 
bình là 1968±387gam và tỷ lệ trẻ có cân nặng sơ sinh 
thấp là 7.7% trong khi những con số này ở phụ nữ có 
BMI từ 18.5 trở lên là 3076±377gam và 5.1%, cả hai 
sự khác biệt này đều có ý nghĩa thống kê.  

Như vậy có thể kết luận cân nặng và chiều cao 
của người phụ nữ trước khi có thai có ảnh hưởng đến 
kết quả của thai nghén. Việc chăm sóc phụ nữ lứa 
tuổi sinh đẻ là đặc biệt quan trọng để có thể sinh ra 
những trẻ khỏe mạnh, giúp trẻ đạt được sự phát triển 
tối ưu về thể chất và trí lực, góp phần tạo ra một thế 
hệ trẻ vững mạnh trong tương lai. 

Trong quá trình mang thai: 
Kết quả điều tra cho thấy tăng cân trung bình 

trong của phụ nữ có thai trong suốt thai kỳ là 
8,19±2,61 kg, trong đó tăng trung bình trong 3 tháng 
đầu là 1,7 kg, 3 tháng giữa là 4 kg và trong 3 tháng 
cuối của thai kỳ là 3,5 kg. Mức tăng cân trong suốt 
thai kỳ của nhóm bà mẹ sinh con có cân nặng bình 
thường là 8,30±2,56 gam, cao hơn có ý nghĩa thống 
kê với p<0,0001 so với nhóm bà mẹ sinh con có cân 
nặng sơ sinh dưới 2500 gam (tăng 6,43±2,73kg) 

Mặc dù mức tăng cân này thấp hơn so với mức 
khuyến nghị là cần tăng từ 10 đến 12 kg khi mang 
thai nhưng vẫn cao hơn so với kết quả nghiên cứu 
của Trần Sophia tại Cần Thơ (tăng 7,02 kg) [7]. Tỷ lệ 
phụ nữ có thai tăng cân trong suốt thai kỳ dưới 10 kg 
là 71,4%, từ 10 đến 12 kg là 24,2% và trên 12 kg là 
4,4%. Cá biệt có tới 4,6% phụ nữ có thai tăng dưới 
3kg trong suốt thai kỳ.  

KẾT LUẬN  
Kết quả điều tra liên tục trong 3 năm trên địa bàn 

13 xã nông thôn Phú Thọ cho thấy cân nặng sơ sinh 
trung bình của trẻ là 3028gam, tỷ lệ trẻ có cân nặng 
sơ sinh thấp dưới 2500gam là 6,3%. Trẻ trai có cân 
nặng sơ sinh lớn hơn trẻ gái có ý nghĩa thống kê. 

Tỷ lệ thiếu năng lượng trường diễn ở bà mẹ trước 
khi có thai khá cao, 51,4%. BMI, cân nặng và chiều 
cao trung bình của bà mẹ trước khi có thai là 18,45, 

43,3kg và 153cm. Kết quả phân tích cũng cho thấy 
cân nặng, chiều cao và chỉ số khối cơ thể của các bà 
mẹ sinh con có cân nặng bình thường với bà mẹ sinh 
con có cân nặng sơ sinh thấp khác nhau có ý nghĩa 
thống kê. 

Tăng cân trung bình của phụ nữ trong suốt thai kỳ 
là 8,19 kg. Trong đó, tỷ lệ phụ nữ có thai tăng từ 10 
đến 12 kg chiếm 24,2%. Cá biệt có tới 4,6% phụ nữ 
có thai tăng dưới 3 kg trong suốt thai kỳ. Tình trạng 
dinh dưỡng của bà mẹ trước và trong khi mang thai 
đều có ảnh hưởng lớn tới cân nặng sơ sinh của trẻ. 
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Nghiên cứu tác dụng giảm đau của morphin tuỷ sống liều thấp 

ở bệnh nhân mổ tim hở 
 

Nguyễn Văn Minh,  
Nguyễn Quốc Kính, Bùi Đức Phú 

Tóm tắt 
Mục tiêu: đánh giá tác dụng giảm đau và tác 

dụng không mong muốn trong 24 giờ đầu sau mổ của 
morphin tủy sống liều 7mcg/kg cho trước lúc khởi mê. 

Phương pháp: Trong một nghiên cứu tiến cứu can 
thiệp, 20 bệnh nhân được mổ tim hở nhận 7mcg/kg 
morphin tủy sống trước lúc khởi mê, ở phòng hồi sức 
khi tỉnh bệnh nhân sử dụng morphin qua máy PCA. 

Kết quả: Thời gian rút NKQ 6,22   1,67 giờ, 
thời gian yêu cầu giảm đau đầu tiên 20,60   3,46 
giờ, lượng morphin tiêu thụ trong 24 giờ 4, 83   
4,62mg, điểm đau VAS lúc nghỉ và lúc hít vào sâu 
thấp, có 2/20 bệnh nhân bị buồn nôn sau đó nôn 
nhẹ, không có bệnh nhân nào bị suy hô hấp, nhức 
đầu, khối máu tụ. 
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Kết luận: morphin tủy sống 7 mcg/kg tiêm trước 
lúc khởi mê có tác dụng giảm đau sau mổ tốt với sự 
kiểm soát đau ổn định, rút nội khí quản sớm, tác dụng 
không mong muốn ít. 

Từ khóa: mổ tim, morphin tủy sống, giảm đau. 
Summary 
Objectives: to evaluate the effects of 7 mcg/kg 

intrathecal morphine on pain management after 
cardiac surgery during the first 24h. 

Methods: In a prospective study, 20 patient, who 
underwent cardiac surgery, received morphine 7 
mcg/kg intrathecally before induction of anesthesia. 

Results: extubation time was 6.22   1.67h, first 
requirement of analgesic 20.60   3.46 h, morphine 
consumption during the first 24h 4.83   4.62mg. 
2/20 patients had mild nausea and vomiting, no 
significant complications were seen. 

Conclusions: Intrathecal morphine 7 mcg/kg 
provided effective analgesia, early extubation without 
significant complications. 

Key words: cardiac surgery, intrathecal morphine, 
analgesia. 

Đặt Vấn Đề 
Phẫu thuật tim là một trong những loại phẫu thuật 

lớn. Cường độ đau sau mổ tim cao nhất vào ngày đầu 
tiên. Giảm đau tốt sau mổ làm giảm tỷ lệ biến chứng, 
giúp bệnh nhân phục hồi sức khỏe nhanh hơn. Việc 
phát hiện ra receptor của opioids ở chất nhầy sừng 
sau tủy sống (TS) đã mở ra hướng mới để kiểm soát 
một cách hiệu quả đau sau mổ. Sử dụng morphin 
đường tuỷ sống cho phép kiểm soát đau tốt và rút nội 
khí quản sớm (NKQ). Morphin tuỷ sống có tác dụng 
giảm đau lên đến 24 giờ do tác dụng lên receptor ở 
chất nhầy của sừng sau tuỷ sống. Trên thế giới đã có 
các nghiên cứu về tác dụng giảm đau, thời gian rút 
NKQ, thời gian nằm hồi sức, tác dụng không mong 
của morphin tuỷ sống. ở Việt Nam, chưa có nghiên 
cứu nào về việc sử dụng morphin không có chất bảo 
quản đường tủy sống để giảm đau sau mổ tim hở, 
chúng tôi tiến hành nghiên cứu này với mục tiêu: 
đánh giá tác dụng giảm đau và tác dụng không mong 
muốn trong 24 giờ đầu sau mổ của morphin tủy sống 
liều 7mcg/kg cho trước lúc khởi mê.  

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Đối tượng nghiên cứu. 
1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân 
Bệnh nhân người lớn được mổ tim hở theo kế 

hoạch để sửa/thay van tim hoặc đóng lỗ thông liên 
nhĩ, liên thất, asa III-IV, NYHA II-III, hợp tác nghiên 
cứu, không có chống chỉ định của sử dụng morphin 
và gây tê tuỷ sống. 

1.2. Tiêu chuẩn loại trừ. 

Bệnh nhân có các rối loạn đông máu, tiểu cầu < 
100x109/lít, phân suất tống máu (EF) < 50%, bệnh 
phổi mạn tính, suy gan, suy thận, khó giao tiếp, có tai 
biến về gây mê, phẫu thuật, thở máy trên 24 giờ. 

2. Phương pháp nghiên cứu. 
- 20 bệnh nhân được mổ tim hở, trước lúc khởi mê 

được đặt tư thế nằm nghiêng phải, tiêm tuỷ sống 
morphin không có chất bảo quản Opiphine của hãng 
Hameln, Đức, liều 7mcg/kg vào khe liên đốt thắt lưng 
L2 - L3 bằng kim 27G của hãng B-Braun, sau đó tiến 
hành gây mê hồi sức, phẫu thuật như thường qui. 

- Tiêu chí đánh giá: thời gian rút nội khí quản, hiệu 
quả giảm đau gồm thời gian đến liều giảm đau đầu 
tiên, lượng morphin dùng sau mổ qua máy PCA 
(Patient-Controlled Analgesia pump), điểm đau VAS 
(Visual Analog Scale) lúc nghỉ, lúc hít vào sâu. Tác 
dụng không mong muốn gồm ức chế hô hấp, buồn 
nôn và nôn, ngứa, an thần, đau đầu, khối máu tụ 
ngoài màng cứng hay dưới nhện. 

- Xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 15.0 for 
Windows. 

Kết quả 
Bảng 1: Đặc điểm bệnh nhân nghiên cứu 
 

Đặc điểm Giá trị 
Tuổi (năm) 30,56   10,89 

Nam/N÷ 5/15 
Cao (cm) 156,10   4,03 
Nặng (kg) 48,03   5,89 
ASA III (n) 20 

NYHA II/III (n) 11/9 
EF (%) 59,22   6,23 

 

 
Bảng 2. Đặc điểm Gây mê, phẫu thuật: 

Thay, sửa van (n) 11 
Đóng lỗ thông liên thất, liên nhĩ (n) 9 

Thời gian từ tê TS - tiêm heparin (phút) 59, 01   5,34 
Thời gian mổ (phút) 214, 44   39,89 

Thời gian gây mê (phút) 238,89   39,24 
Lượng fentanyl dùng trong mổ (mcg) 283,33   54,23 

Lượng morphin tủy sống (mcg) 337,33   39,82 
Thời gian tỉnh (phút) 53, 33   19,02 

 

1. Tác dụng giảm đau. 
Bảng 3. Tác dụng giảm đau: 

Thời gian rút NKQ (giờ) 6,22   1,67 
Thời gian yêu cầu giảm đau đầu tiên (giờ) 20,60   3,46 
Lượng morphin tiêu thụ trong 24 giờ (mg) 4, 83   4,62 
Nhận xét: Rút NKQ trong vòng 6 giờ, lượng 

morphin tiêu thụ ít, có 9/20 bệnh nhân không cần sử 
dụng thuốc giảm đau nào trong vòng 24 giờ đầu. 

 
 

Bảng 4. Điểm đau VAS ở các thời điểm: 
 Giờ 4 Giờ 8 Giờ 12 Giờ 16 Giờ 20 Giờ 24 

VAS nghỉ 1,11   0,78 1,12   0,83 0,56   0,88 1,78   1,48 2,44   1,13 2,33   1,22 
VAS hit sâu 1,20  1, 04 1,22   1,30 2,11   145 2,56   1,74 3,44   1,75 3,33   1,50 
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Nhận xét: Điểm đau VAS lúc nghỉ và lúc hít vào sâu thấp ở tất cả các thời điểm trong 24 giờ đầu. 
 
 

2. Tác dụng không mong muốn. 
Không có bệnh nhân nào bị suy hô hấp, ngứa, 

đau đầu hay bị khối máu tụ ngoài màng cứng hay 
dưới nhện, không có bệnh nhân nào bị an thần quá 
mức. Có 2/20 bệnh nhân bị buồn nôn sau đó nôn mức 
độ nhẹ chỉ xử trí bằng metoclopramid (Primperan) sau 
đó bệnh nhân hết nôn.  

Bàn luận 
1. Tác dụng giảm đau. 
Nghiên cứu này cho thấy morphin tuỷ sống liều 7 

mcg/kg có tác dụng giảm đau tốt trong 24 giờ đầu sau 
mổ, có 9/20 bệnh nhân không cần dùng thuốc giảm 
đau. Thời gian đến liều giảm đau đầu tiên là 20,60   
3,46 giờ. Điểm đau ở các thời điểm lúc nghỉ và lúc hít 
vào sâu thấp (bảng 4). Lượng morphin tiêu thụ trung 
bình trong 24 giờ đầu là 4,83   4,62 mg, ít hơn nhiều 
so với khi chỉ sử dụng morphin qua máy PCA 
(23,07 5,87mg). Kết quả này phù hợp với nghiên cứu 
của Yapici khi tác giả sử dụng cùng liều morphin như 
trong nghiên cứu của chúng tôi. Nguyễn Phú Vân dùng 
liều morphin 7mcg/kg kết hợp với fentanyl 1,5mcg/kg 
thấy tác dụng giảm đau tốt, thời gian giảm đau kéo dài, 
rút NKQ sớm, thời gian nằm hồi sức ngắn. Morphin 
tiêm tuỷ sống ở vùng thắt lưng khe liên đốt L2 - L3, 
thuốc lan lên trong dịch não tủy và khuếch tán vào 
receptor ở lớp chất nhầy sừng sau tủy sống ở vùng 
ngực, thời gian đạt tác dụng tối đa sau 5-7 giờ kể từ lúc 
tiêm tủy sống và tác dụng kéo dài có thể đến 24 giờ. 

Thời gian rút nội khí quản trong nghiên cứu của 
chúng tôi là 6,25  1,67 giờ, phù hợp với xu hướng 
hiện nay là rút NKQ sớm. Trong một nghiên cứu tổng 
kết 17 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng 
trên 668 bệnh nhân Liu và cộng sự thấy thời gian rút 
NKQ, điểm đau, lượng morphin tiêu thụ ở nhóm dùng 
morphin tủy sống thấp hơn so với nhóm không dùng. 
Roediger dùng liều 500mcg cho bệnh nhân mổ bắc 
cầu mạch vành thấy lượng morphin qua máy PCA 
giảm 40%, điểm đau lúc nghỉ thấp trong 24 giờ đầu 
sau mổ. Khi sử dụng liều cao morphin tủy sống 
thường kèm theo suy hô hấp và kéo dài thời gian lưu 
ống NKQ, nhưng liều 4mcg/kg không hiệu quả để 
giảm đau cho bệnh nhân mổ tim hở. Gần đây các tác 
giả sử dụng liều thấp (5-20mcg) cho kết quả giảm 
đau tốt và ít tác dụng không mong muốn. 

2. Tác dụng không mong muốn. 
Trong phẫu thuật tim hở có dùng heparin đường 

toàn thân nguy có nguy cơ gây khối máu tụ ngoài 
cứng hay dưới nhện, nguy cơ chảy máu khi có tổn 
thương tổ chức, nó liên quan đến số lần chọc kim, 
kích thước của kim, kỹ năng của người chọc, chảy 
máu lúc chọc kim, có rối loạn đông máu hoặc dùng 
chất chống đông và thời gian từ lúc chọc kim đến lúc 
sử dụng heparin. Tuy nhiên, đây là biến chứng hiếm 
gặp khi tôn trọng các chống chỉ định của gây tê tủy 
sống, loại bỏ các yếu tố nguy cơ gây chảy máu, thời 
gian từ lúc chọc kim đến lúc dùng heparin từ 60 phút 

trở lên. Theo Taylor và cộng sự trong trên 10000 
trường hợp mổ tim có dùng morphin tủy sống, không 
có trường hợp nào bị khối máu tụ tủy sống. Chúng tôi 
chọc kim 27G, thực hiện một lần chọc, không chảy 
máu lúc chọc, thời gian từ lúc chọc kim đến lúc dùng 
heparin 59, 01 5,34 phút. Không có bệnh nhân nào 
bị khối máu tụ. 

ức chế hô hấp là tác dụng không mong nguy hiểm 
của morphin tuỷ sống do morphin lan lên ức chế trung 
tâm hô hấp ở hành tủy làm mất sự nhạy cảm của 
trung tâm hô hấp với sự tăng CO2. ức chế hô hấp phụ 
thuộc liều sử dụng. Sau mổ bệnh nhân được theo dõi 
tại phòng hồi sức tim với đầy đủ phương tiện và được 
nhân viên đã huấn luyện kỹ. Trong nghiên cứu của 
chúng tôi không có bệnh nhân có tần số thở dưới 16 
lần/phút hoặc SpO2 < 96%. Tất cả các bệnh nhân 
được theo dõi tại phòng hồi sức được trang bị máy 
theo dõi và có nhân viên được huấn luyện tốt. 

Tỷ lệ buồn nôn, nôn mức độ nhẹ (2/20 bệnh nhân) 
là tỷ lệ thấp hơn so với khi chỉ sử dụng morphin qua 
máy PCA. 

Kết luận 
Bước đầu nghiên cứu tác dụng giảm đau của 

morphin tủy sống để giảm đau sau mổ tim hở chúng 
tôi thấy morphin tủy sống liều 7 mcg/kg tiêm trước lúc 
khởi mê có tác dụng giảm đau sau mổ tốt với sự kiểm 
soát đau ổn định, rút nội khí quản sớm, tác dụng 
không mong muốn ít. 
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